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Phần I. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo 

1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo:

1.1. Tên chuyên ngành

+ Tiếng Việt: Địa chất Khoáng sản và Thăm dò
+ Tiếng Anh: Mineral Resources Geology and Prospecting
1.2. Mã số chuyên ngành: 60.44.59
1.3. Tên ngành

+ Tiếng Việt: Địa chất   

+ Tiếng Anh: Geology

1.4. Bậc đào tạo: Thạc sĩ
1.5. Tên văn bằng:  

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ khoa học Địa chất

+ Tiếng Anh: Master of Science in Geology

1.6. Đơn vị đào tạo: Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2. Đối tượng dự thi và các môn thi tuyển

2.1. Đối tượng được đăng kí dự thi
Điều kiện về văn bằng: 


- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Địa chất, Địa kỹ thuật-Địa môi trường.

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành khác thuộc khối Khoa học Trái đất, đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Địa chất. 

Điều kiện về thâm niên công tác:


- Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

- Các trường hợp khác phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn về Địa chất hoặc Địa kỹ thuật - Địa môi trường.
2.2. Các môn thi tuyển đầu vào
a. Môn cơ bản: Toán cao cấp  II
b. Môn cơ sở: Địa chất đại cương
c. Môn ngoại ngữ: trình độ B, chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc
Phần II: khung chương trình đào tạo 


1. Mục tiêu đào tạo 

1.1 Về kiến thức
Các môn học và cấu trúc của chương trình khung được trình bày ở đây nhằm  trang bị cho các học viên cao học những kiến thức chuyên ngành, các kỹ năng nghiên cứu   hiện đại của lĩnh vực địa chất khoáng sản và thăm dò. Học viên cao học, sau khi được trang bị các kiến thức nêu trên sẽ có khả năng tổ chức nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về địa chất khoáng sản và tìm kiếm khoáng sản. Cung cấp các kiến thức chuyên sâu về các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu địa chất khoáng sản và tìm kiếm khoáng sản nhằm đào tạo các chuyên gia có trình độ phân tích và tổng hợp các tài liệu về địa tầng,  magma, trầm tích, và các tài liệu cấu trúc - kiến tạo phục vụ cho công tác tìm kiếm và thăm dò khoáng sản.

1.2 Về năng lực

Học viên cao học sau khi tốt nghiệp có khả năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác nghiên cứu Địa chất khoáng sản nói chung và Địa chất học nói riêng ở Việt Nam. 

1.3 Về kỹ năng 

Nâng cao kỹ năng nghiên cứu và kỹ năng tiệm cận giải quyết các vấn đề thực tế. 

1.4 Về nghiên cứu

Hiện nay, khoa Địa chất đã và đang tập trung phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản  khu vực sau đây:

· Nghiên cứu cấu trúc trường quặng khu vực trên lãnh thổ Việt Nam.

· Nghiên cứu sinh khoáng trên cơ sở kiến tạo mảng

· Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp thạch họ.c cấu trúc trong công tác thành lập bản đồ chuyên đề về khoáng sản.

· Nghiên cứu các hoạt động kiến tạo trên lãnh thổ Việt Nam và cơ chế hình thành, phát sinh các trường quặng.

· Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp khai thác tận thu nguyên liệu khoáng quý hiếm.

· Nghiên cứu cơ chế hình thành và tích tụ các loại khoáng sản liên quan đến các đá magma và biến chất.

· Nghiên cứu cơ chế hình thành và tích tụ các loại khoáng sản liên quan đến đá trầm tích.

2. Nội dung đào tạo

2.1  Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ 56 tín chỉ, trong đó:

· Khối kiến thức chung bắt buộc: 11 tín chỉ

· Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 30 tín chỉ 

+ Bắt buộc: 20 tín chỉ

+ Lựa chọn: 10 tín chỉ



- Luận văn: 15 tín chỉ

2.2 Khung chương trình 

	TT
	Mã 

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ

TS(LL/ThH/TH)*
	Số tiết học

TS(LL/ThH/TH)**
	Mã số các môn học tiên quyết


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7) 

	I. Khối kiến thức chung:
	11
	
	
	

	1. 
	MG 01
	Triết học

Philosophy
	4
	60(60,0,0)
	180(60,0,120)
	

	2. 
	MG 02
	Ngoại ngữ chung

Foreign Languages for general Purposes
	4
	60(30,30,0)
	180(30,60,90)
	

	3. 
	MG 03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign Languages for Special Purposes
	3
	45(15,15,15)
	135(15,30,90)
	MG 02

	II. Khối kiến thức cơ sở và 

chuyên ngành
	30
	
	
	

	II.1. Các môn học bắt buộc
	20
	
	
	

	4. 
	geo 504
	Địa chất viễn thám

Remote Sensing for Geology
	2
	30(20,5,5)
	90(20,10,60)
	

	5. 
	geo 505
	Sinh khoáng và dự báo khoáng sản

Metallogeny and Minerals Prediction
	2
	30(20,5,5)
	90(20,10,60)
	

	6. 
	geo 506
	Tiến hoá địa động lực các mảng thạch quyển

Geodynamic Evolution of Lithosphere Plates
	2
	30(15,5,10)
	90(15,10,65)
	

	7. 
	geo 507
	Thạch luận các đá magma và biến chất

Petrology of Magmatic and Metamorphic rocks
	2
	30(20,0,10)
	90(20,0,70)
	

	8. 
	geo 508
	Tin học ứng dụng trong địa chất

Applied Informatics in Geology
	2
	30(20,0,10)
	90(20,0,70)
	

	9. 
	geo 523
	Luận giải địa chất các tài liệu địa vật lý

Geological Interpretation by Geophysical Data
	2
	30(20,0,10)
	90(20,0,70)
	

	10. 
	geo 526
	Cơ sở hoá lý của các quá trình địa chất nội sinh

Physico-chemical Basis of Endogenous Geological Processes


	2
	30(20,0,10)
	90(20,0,70)
	

	11. 
	geo 528
	Cơ sở phân tích bồn trầm tích 

Principles of Sedimentary Basin Analysis
	2
	30(20,0,10)
	90(20,0,70)
	

	12. 
	geo 529
	Kinh tế địa chất nguyên liệu khoáng

Economic Geology of Mineral Materials
	2
	30(20,0,10)
	90(20,0,70)
	

	13. 
	geo 530
	Các phương pháp nghiên cứu quặng

Research Methods for Ores
	2
	30(20,0,10)
	90(20,0,70)
	

	II. 2. Các môn học lựa chọn
	10/14
	
	
	

	14. 
	geo 522
	Địa chất đồng vị

Isotope Geology
	2
	30(20,0,10)
	90(20,0,70)
	

	15. 
	geo 551
	Cấu trúc trường quặng

Structure of Ore Fields
	2
	30(20,0,10)
	90(20,0,70)
	

	16. 
	geo 560
	Ngọc học

Gemology
	2
	30(20,0,10)
	90(20,0,70)
	

	17. 
	geo 562
	Các phương pháp địa hoá tìm kiếm khoáng sản

Geochemical Methods in Mineral Prospecting


	2
	30(20,0,10)
	90(20,0,70)
	

	18. 
	geo 563
	Phương pháp trọng sa tìm kiếm khoáng sản

Heavy-mineral Prospecting Method


	2
	30(20,0,10)
	90(20,0,70)
	

	19. 
	geo 564
	Sinh khoáng và kiến tạo 

Metallogeny and  Tectonics
	2
	30(20,0,10)
	90(20,0,70)
	

	20. 
	geo 565
	Khoáng chất công nghiệp

Industrial Mineralogy
	2
	30(20,0,10)
	90(20,0,70)
	

	III. Luận văn 
	15
	
	
	

	                                         Cộng:
	56
	
	
	


*: 
TS(LL/ThH/TH) - Tổng số giờ tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành/Tự học)
**:
TS(LL/ThH/TH) - Tổng số tiết học (Lý thuyết/Thực hành/Tự học)
2.3  Danh mục tài liệu tham khảo

	TT
	Mã

 môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo 


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I. Khối kiến thức chung
	11
	Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội

	II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	30
	

	II.1. Các môn học bắt buộc
	20
	

	1. 
	 geo 504
	Địa chất viễn thám


	2
	1. Curan P. J., 1995. Principales of remote sensing. Longman, London.

2. Floyd F.Sabins, 1981. Remote sensing, Principles and Intepretation

	2. 
	geo 505
	Sinh khoáng và dự báo khoáng sản


	2
	1. Mitchell A.H.G, Garson M.S, 1981. Mineral Deposits and Global Tectonic settings. Acaddemic. Pres San Francisco.

2. Thompson J.F.H, 1996. Magmas, Fluids and Ore deposits.

	3. 
	geo 506
	Tiến hoá địa động lực các mảng thạch quyển


	2
	1. Jacques Mercier, Pierre Vergely, 1992. Tectonicque. Dunod, Paris
2. Eldridge M. Moores, Robert J. Twiss, 1995. Tectonics. W.H. Freeman & Co. New York

	4. 
	geo 507
	Thạch luận các đá magma và biến chất
	2
	1. Hughes C.J, 1982. Igneous Petrology. Elsewer

2. Spear F.S, 1993. Metamorphism. Book Crafters, USA

	5. 
	geo 508
	Tin học ứng dụng trong địa chất


	2
	1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mapinfo 4.0. Hà Nội. 1997.

2. Stan Aronofs, 1989. Geographic Information systems management Perspective. WDL Publications, Ottawa, Canada.

	6. 
	geo 523
	Luận giải địa chất các tài liệu địa vật lý
	2
	1. Dertith M.C., et al., 1994. Geophysical signatures of Wresting Australia mineral deposits. ASEG. Pubbliccation No26.
2. Tăng Mười., 1995. Địa vật lý máy bay trong điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản. Thông tin KHKT địa chất số 8/1995.

	7. 
	geo 526
	Cơ sở hoá lý của các quá trình địa chất nội sinh


	2
	1. Akiho Miyashiro, 1994. Metamorphism. Biddles. Ltd, King’s Lynn & Guidford, England

2. Spear F.S, 1993. Metamorphism. Book Crafters, USA

	8. 
	geo 528
	Cơ sở phân tích bồn trầm tích


	2
	1. Andrew D.Miall, 1990. Principles of Sedimentary basin Analysis, New York Inc
2. Einsele G. 1992. Sedimentary Basins. Evolution, Facies and Sediment Budget.

	9. 
	geo 529
	Kinh tế địa chất nguyên liệu khoáng


	2
	1. Alland C., et al. 1994. Xây dựng và thực hiện chương trình đánh giá tài nguyên 

2. Clasrk A., 1986. A resource assesment of the Alkey mountain area Kinfiang. Peoples Republic of China.

	10. 
	geo 530
	Các phương pháp nghiên cứu quặng
	2
	1. Nguyễn Văn Nhân, 2007. Phương pháp Khoáng tướng.  Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội.
2. Craig R.R., 1994. Ore Microscopy and Ore Petrography. 2nd edition.

	11. 
	geo 550
	Địa chất đồng vị
	2
	1. Faure, Gunter, 1986. Principles of Isotope Geology. 2nd Ed., John Wiley and Sons, USA.

2. Hamilton E. I., 1965. Applied Geochronology. Academic Press, London.

	12. 
	geo 551
	Cấu trúc trường quặng


	2
	1. Iacovlev G.F, 1992. Cấu trúc địa chất các mỏ quặng

2. Vũ Xuân Độ, 1992. Tìm kiếm khoáng sản và kiến trúc trường quặng

	13. 
	geo 560
	Ngọc học
	2
	1. Anderson B.W., 1990. Gemtesting.London.

2. Liddicoat R. T., 1990. Handbook of  Gem Identification.

	14. 
	geo 562
	Các phương pháp địa hoá tìm kiếm khoáng sản


	2
	1. Vũ Xuân Độ, 1991. Tìm kiếm khoáng sản và kiến trúc trường quặng (chương trình bồi dưỡng sau đại học). ĐHTH Hà nội. 

2. Solovov A., P., 1987. Geochemical Prospecting for Mineral Deposits. Mir, Moscow.

	15. 
	geo 563
	Phương pháp trọng sa tìm kiếm khoáng sản
	2
	1. Cyxapoba., 1994. Phân tích sa khoáng. NXB MGU.

2. Nesse W. D., 1991. Introduction to Optical mineralogy, 2nd e.    Oxford University Presas. New York. 335 pp.

	16. 
	geo 564
	Sinh khoáng và kiến tạo 
	2
	1. Sawkins F. J. 1990. Metal deposits in relation to plate tectonics. Springer Verlag 461-8; 

2. Stowe C. W, 1994. Compositions and tectonic settings of chromite deposits through time. Economic Geology. V. 89.

	17. 
	geo 565
	Khoáng chất công nghiệp
	2
	1. §uderop I. G.; Matveep G. M., 1992. Công nghệ Silicat. Moscva. 

2. Batanova A. M ; Bodatgiep L. S. 1987. Thạch học kỹ thuật. MGU.


2.4 Đội ngũ cán bộ giảng dạy 

	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học
	Cán bộ giảng dạy



	
	
	
	Họ và tên
	Chức danh KH, học vị
	Chuyên ngành

đào tạo
	Đơn vị

công tác


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1. 
	 geo 504
	Địa chất viễn thám
	Nguyễn Ngọc Thạch

Phan Văn Quýnh
	PGS. TS

PGS.TSKH
	Địa chất

Kiến tạo
	Trường ĐH KHTN  

	2. 
	geo 505
	Sinh khoáng và dự báo khoáng sản


	Lê Duy Bách

Vũ Xuân Độ 
	TSKH

TS
	Kiến tạo

Khoáng sản
	Viện KHCN Việt Nam 
Trường ĐH KHTN  

	3. 
	geo 506
	Tiến hoá địa động lực các mảng thạch quyển
	Tạ Trọng Thắng  

Nguyễn Văn Vượng
	PGS. TS

TS
	Kiến tạo

Kiến tạo
	Trường ĐH KHTN 

	4. 
	geo 507
	Thạch luận các đá magma và biến chất
	Phan Trường Thị

Trần Trọng Hoà
	 GS. TSKH

TS
	Thạch học

Thạch học
	Trường ĐH KHTN 

Viện KHCN Việt Nam

	5. 
	geo 508
	Tin học ứng dụng trong địa chất
	Đặng Mai

Nguyễn Văn Vượng
	PGS. TS

TS 
	Địa hoá

Kiến tạo
	Trường ĐH KHTN 

	6. 
	geo 523
	Luận giải địa chất các tài liệu địa vật lý


	Võ Thanh Quỳnh

Phạm Năng Vũ
	TS

GS. TSKH
	Địa vật lý

Địa vật lý
	Trường ĐH KHTN

Trường ĐH Mỏ Địa chất

	7. 
	geo 526
	Cơ sở hoá lý của các quá trình địa chất nội sinh
	Phan Trường Thị

Trần Trọng Hoà
	GS. TSKH

TS
	Thạch học

Thạch học
	Trường ĐH KHTN 

Viện KHCN Việt Nam

	8. 
	geo 528
	Cơ sở phân tích bồn trầm tích
	Trần Nghi 
Nguyễn Văn Vượng
	GS.TS 

TS
	Trầm tích

Kiến tạo
	Trường ĐH KHTN

	9. 
	geo 529
	Kinh tế địa chất nguyên liệu khoáng
	Nguyễn Văn Nhân

Đồng Văn Nhì
	PGS.TSKH 

GS. TS
	Khoáng sản

Khoáng sản
	Trường ĐH KHTN

Trường ĐH Mỏ ĐC

	10. 
	geo 530
	Các phương pháp nghiên cứu quặng
	Nguyễn Văn Nhân

Nguyễn Ngọc Khôi
	PGS.TSKH

PGS. TS
	Khoáng sản

Khoáng sản
	Trường ĐH KHTN

	11. 
	geo 550
	Địa chất đồng vị
	Nguyễn Văn Vượng
	TS
	Địa chất
	Trường ĐH KHTN 

	12. 
	geo 551
	Cấu trúc trường quặng


	Vũ Xuân Độ

Nguyễn Ngọc Khôi
	TS

PGS. TS
	Khoáng sản

Khoáng sản
	Trường ĐH KHTN 

	13. 
	geo 560
	Ngọc học
	Nguyễn Ngọc Trường

Nguỵ Tuyết Nhung
	PGS.TS

PGS.TS
	Khoáng vật

Tinh thể
	Trường ĐH KHTN 

	14. 
	geo 562
	Các phương pháp địa hoá tìm kiếm khoáng sản
	Đặng Mai
	PGS. TS
	Địa hoá
	Trường ĐH KHTN 

	15. 
	geo 563
	Phương pháp trọng sa tìm kiếm khoáng sản
	Đỗ Thị Vân Thanh

Nguyễn Văn Nhân
	PGS. TS

PGS. TSKH
	Khoáng vật

Khoáng sản
	Trường ĐH KHTN 

	16. 
	geo 564
	Sinh khoáng và kiến tạo 


	Lê Duy Bách

Vũ Xuân Độ
	TSKH

TS 
	Kiến tạo

Khoáng sản
	Viện KHCN Việt Nam 
Trường ĐH KHTN

	17. 
	geo 565
	Khoáng chất công nghiệp
	Nguyễn Ngọc Trường

Nguyễn Ngọc Khôi
	PGS. TS

PGS. TS
	Khoáng vật

Khoáng sản
	Trường ĐH KHTN 


2.5. Tóm tắt nội dung các môn học

A. Các môn học bắt buộc

1. Địa chất viễn thám 

Mã số: GEO 504
Nội dung môn học gồm 2 phần: Phần 1: ảnh viễn thám và ứng dụng trong địa chất; Phần 2: ảnh máy bay và ứng dụng trong giải đoán địa chất.

Phần1 trang bị những kiến thức về phân đới quang phổ từ, đặc điểm các loại ảnh viễn thám, đặc trưng hình học ảnh viễn thám, nguyên tắc giải đoán hình dạng địa hình, thạch học và kiến trúc, giải đoán địa chất phục vụ các mục đích hoạt động phát triển.

Phần 2 đề cập các tài liệu ảnh máy bay, điều kiện sử dụng, dấu hiệu giải đoán và các phương pháp giải đoán trong nghiên cứu địa chất.

2. Sinh khoáng và dự báo khoáng sản 
Mã số: GEO 505
Nội dung môn học gồm 2 phần: phần 1 và phần 2 

Phần 1 trang bị những kiến thức về sinh khoáng trên cơ sở học thuyết kiến tạo mảng, sinh khoáng đáy biển và đại dương, sinh khoáng miền địa máng, miền nền và các khối trung tâm.

Phần 2 đề cập đến thành hệ địa chất, thành hệ quặng và nguyên tắc phân tích, các yếu tố khống chế quặng hóa, nguyên tắc thành lập bản đồ sinh khoáng và dự báo khoáng sản, một số nét chủ yếu về sinh khoáng Việt Nam.

3. Tiến hoá địa động lực các  mảng thạch quyển 
Mã số: GEO 506
Môn học trang bị những kiến thức hiện đại về kiến tạo học trong khoa học Trái đất làm cơ sở để luận giải các quá trình địa chất.

Nội dung môn học đề cập đến những khái niệm chung, những minh chứng về lịch sử hình thành thuyết kiến tạo mảng, ranh giới ngang và thẳng đứng các mảng thạch quyển, các quá trình động lực các mảng, quá trình hút chìm, xô hóc, tách giãn, chu kỳ Willson, đại chu kỳ kiến tạo, điểm nóng, chùm manti và đề cập cụ thể một số mảng chính và phụ...

4. Thạch luận các đá magma và biến chất 

Mã số: GEO 507
Nội dung môn học gồm 3 phần: phần 1, phần 2, phần 3.

Phần 1 đề cập đến cân bằng hóa học trong các hệ magma và biến chất, các định luật cơ bản và các thế nhiệt động học, khảo sát các hệ hóa lý, các phương pháp phân tích hóa lý trong các hệ địa chất, các bài toán cơ bản, thành lập các biểu đồ T-P thủy tĩnh, biểu đồ T-P H2​0- P, biểu đồ Eh-pH.

Phần 2 trang bị những kiến thức về sự hình thành lò magma các quá trình phân dị magma, quan hệ giữa magma với các kiến trúc lớn, các tổ hợp đá magma, phân loại đá magma.

Phần 3 trang bị kiến thức cơ sở hóa lý và các phản ứng biến chất, các tướng biến chất, tổng quan về kết quả nghiên cứu biến chất trên thế giới.
5. Tin học ứng dụng trong địa chất
Mã số: GEO 508
Môn học này trang bị cho học viên một số phần mềm cơ bản trong xử lý và trình bày số liệu địa chất. 

Phần xử lý số liệu địa chất gồm hai phần mềm là microsoft Excel và  SPSS for Window; phần mềm đồ họa (trình bày số liệu địa chất) gồm các phần mềm Coreldraw, MapInfo và Suffer.

6. Luận giải địa chất các tài liệu địa vật lý

Mã số: GEO 523
Nội dung môn học trình bày các phương pháp phân tích tài liệu địa vật lý phục vụ các mục đích nghiên cứu địa chất như:
- Đo vẽ lập bản đồ địa chất.

- Tìm kiếm, đánh giá và dự báo triển vọng khoáng sản.

- Nghiên cứu địa chất công trình và địa chất thủy văn.

- Dự báo, cảnh báo các tai biến địa chất,

- Nghiên cứu địa chất môi trường 

Môn học trang bị cho học viên các phương pháp khai thác sử dụng thông tin, phân tích giải thích tài liệu địa vật lý phục vụ các mục đích nghiên cứu khác nhau, bao gồm:
· Các phương pháp phân tích định tính và định lượng.

· Các phương pháp phân tích định lượng thông qua các thuật toán giải bài toán ngược xác định các thông số địa vật lý của các đối tượng địa chất gây dị thường.
7. Cơ sở hoá lý của các quá trình địa chất nội sinh
Mã số: GEO 526

Nội dung chính của môn học bao gồm các vấn đề sau:

· Trạng thái vật lý và những thông số vật lý của Trái Đất và vỏ Trái Đất. Trạng thái cân bằng và các phương trình trạng thái.

· Ba định luật nhiệt động học và ứng dụng quy tắc Gibbs trong phân tích tổ hợp khoáng vật.

· Cân bằng pha trong các thành tạo magma xâm nhập, trong các hệ đá biến chất, trong các quá trình tạo khoáng hậu magma (pegmatite, khí hóa nhiệt dịch, nhiệt dịch).

· Điều kiện nhiệt động học trong các cấu trúc cơ bản của vỏ Trái Đất: đới hút chìm, đới va chạm mảng và đới dịch trượt.
8. Cơ sở phân tích bồn trầm tích 
Mã số: GEO 528 

Môn học nhằm trang bị cho học viên các khái niệm về bồn trầm tích và các phương pháp nghiên cứu bồn trầm tích.

Nội dung môn học bao gồm: 1) các kiểu bồn trầm tích; 2) các yếu tố khống chế sự phát sinh và phát triển các bồn trầm tích; 3) cấu trúc bên trong các bồn trầm tích; 4) sự tiến hóa các kiểu bồn trầm tích; 5) quá trình nghịch đảo thu hẹp bồn trầm tích; 6) các phương pháp nghiên cứu bồn trầm tích; và 7) các khoáng sản trong bồn trầm tích.

9. Kinh tế địa chất nguyên liệu khoáng

Mã số: GEO 529
Nội dung môn học gồm 5 phần.

Phần 1 giới thiệu các khái niệm cơ bản về kinh tế địa chất và kinh tế tài nguyên khoáng sản. Các yếu tố quyết định giá trị kinh tế địa chất và tài nguyên khoáng sản. Tuần tự thực hiện một chương trình đánh giá tài nguyên khoáng sản.

Phần 2 cung cấp cho học viên các thông số kinh tế kỹ thuật, các chỉ tiêu công nghiệp thường được sử dụng trong đánh giá kinh tế địa chất và tài nguyên khoáng sản: thông số đo lường, kinh tế - kỹ thuật mỏ, tài nguyên, trữ lượng mở.

Phần 3 giới thiệu các phương pháp đánh giá kinh tế địa chất của các nước khác nhau về kết quả đo vẽ bản đồ địa chất khu vực và tìm kiếm khoáng sản (của các nhà kinh tế địa chất Nga, Mỹ).

Phần 4 là các phương pháp đánh giá kinh tế địa chất theo kết quả tìm kiếm-thăm dò tài nguyên khoáng sản.

Phần 5 bao gồm các phương pháp đánh giá kinh tế - địa chất theo kết quả thăm dò mỏ khoáng sản. Đánh giá theo giá trị tiền tệ, theo yếu tố thời gian và các tiêu chuẩn khác: lợi nhuận, lãi xuất giới hạn, lãi xuất gia tăng.
10. Các phương pháp nghiên cứu quặng
Mã số: GEO 530
Phương pháp nghiên cứu quặng chủ đạo được đề cập đến trong môn học này là phương pháp khoáng tướng (phương pháp kính hiển vi quặng). Sau khi làm quen với cấu tạo của kính hiển vi quặng, với phương pháp gia công mẫu mài láng, học viên sẽ được trang bị những kiến thức về các tính chất của khoáng vật quặng và phương pháp xác định chúng dưới kính hiển vi quặng (bao gồm các tính chất quang học, các tính chất cơ lý, các tính chất hóa học). Môn học cũng trình bày các nội dung về kiến trúc – cấu tạo quặng, về tính chất giám định của các khoáng vật quặng phổ biến.

B. Các môn học tự chọn
11. Địa chất đồng vị
Mã số: GEO 550
Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về 

· Quá trình tiến hóa của các hệ đồng vị phóng xạ tự nhiên, đồng vị bền trong tiến trình phát triển của trái đất.

· Các ứng dụng của địa chất đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu xác định tuổi của các sự kiện địa chất kiến tạo và tiến hóa của thành phần vật chất tạo vỏ trái đất trong các bối cảnh kiến tạo khác nhau của trái đất.

· Các ứng dụng của các hệ đồng vị bền trong nghiên cứu nguồn gốc và tiến hóa của các môi trường địa chất.
12. Cấu trúc trường quặng

Mã số: GEO 551
Nội dung môn học trang bị cho học viên những phần chính sau đây:

· Mô tả và phân loại được tất cả các yếu tố cấu tạo liên quan đến các quá trình khoáng hóa và tạo quặng. Giới thiệu bảng phân loại cấu trúc trường quặng ở Việt Nam

·  Mô tả và phân loại tất cả các cấu trúc trường quặng chính đã được đưa vào giảng dạy trong các trường đại học trên thế giới

· Giới thiệu cấu trúc trường quặng đã được nhiều chuyên gia thuộc lĩnh vực kiến tạo – sinh khoáng ở Việt Nam nghiên cứu và giới thiệu

· Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu và phân tích một cấu trúc trường quặng cụ thể. Lấy ví dụ ở Việt Nam.

· Yêu cầu cụ thể: mỗi học viên làm một tiểu luận liên quan đến nghiên cứu và phân tích cấu trúc trường quặng cụ thể ở Việt Nam
13. Ngọc học
Mã số: GEO 560
Môn học trước hết trang bị cho học viên cao học những khái niệm cơ bản về đá quý và ngọc (các thuật ngữ, phân loại đá quý và các tiêu chuẩn giá trị). Nội dung chính của môn học đề cập đến các tính chất cơ bản của đá quý (thành phần hóa học và cấu trúc tinh thể, các tính chất cơ lý, các tính chất quang học, đặc điểm bên trong) và các phương pháp xác định các tính chất đó. Ngoài ra, môn học cũng trình bày về các phương pháp tổng hợp và xử lý đá quý, về kỹ thuật gia công chế tác đá quý, về các quá trình thành tạo đá quý trong tự nhiên và mô tả các đá quý phổ biến nhất.

14. Các phương pháp địa hoá tìm kiếm khoáng sản 
Mã số: GEO 562
Môn học nhằm trang bị cho học viên các phương pháp địa hóa hiện đại ứng dụng trong tìm kiếm khoáng sản rắn. Nội dung môn học gồm ba phần chính là cơ sở lý luận, phương pháp thực hành và mô hình hóa toán học trường địa hóa. Phần cơ sở lý luận trình bày các khái niệm cơ bản như sự di chuyển nguyên tố, phông, dị thường địa hóa, chỉ thị địa hóa, tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm. Phần phương pháp thực hành bao gồm bốn phương pháp địa hóa là phương pháp thạch địa hóa nguyên sinh, phương pháp thạch địa hóa thứ sinh, phương pháp thủy địa hóa, phương pháp sinh địa hóa. Phần mô hình hóa toán học trường địa hóa trình bày các khái niệm về mô hình và các phương pháp toán học hiện đại trong mô hình hóa.

15. Phương pháp trọng sa tìm kiếm khoáng sản 
Mã số: GEO 563
Nội dung của môn học bao gồm những vấn đề sau:

· Phần 1 cung cấp cho học viên về điều kiện tự nhiên hình thành khoáng vật trọng sa: nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, thảm thực vật, địa hình, đá gốc và quặng gốc. Các tính chất đặc trưng của khoáng vật trọng sa. Quy luật tích tụ và phân bố của khoáng vật trọng sa trong tự nhiên.

· Phần 2 giới thiệu những phương pháp tìm kiếm trọng sa trong tự nhiên: trọng sa kim lượng, trọng sa theo mạng lưới thủy văn, trọng sa bùn đáy, trọng sa nhân tạo.

· Phần 3 là phương pháp phân tích, xác định khoáng vật trọng sa và xử lý kết quả phân tích. Phần này giới thiệu cho học viên các phương pháp giám định khoáng vật sa khoáng trong phòng thí nghiệm từ phương pháp truyền thống đến phương pháp hiện đại.

Phương pháp xử lý, biểu diễn, vẽ bản đồ trọng sa bằng các phần mềm chuyên dụng.
16.  Sinh khoáng và kiến tạo 
Mã số: GEO 564
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về các bối cảnh kiến tạo hình thành các mỏ khoáng theo quan điểm của học thuyết kiến tạo mảng, quy luật phân bố các mỏ khoáng trong các bối cảnh đó theo không gian và thời gian. Các bối cảnh kiến tạo chính hình thành mỏ khoáng bao gồm: các đới hút chìm, các đới va chạm xô hóc, các rìa tách giãn, các rìa thụ động, các đứt gãy chuyển dạng và các điểm nóng, các lục địa và đại dương

17. Khoáng chất công nghiệp

Mã số: GEO 565
Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản cho học viên về những vấn đề sau:

· Đối tượng và nhiệm vụ của môn học. Đối tượng nghiên cứu bao gồm các thành tạo đơn khoáng, đa khoáng, các loại đá và quặng.

· Các tính chất công nghệ của nguyên liệu khoáng và các phương pháp xác định khối lượng riêng, độ rỗng, độ dẻo, độ nhớt, độ cứng, độ ẩm, độ hạt.

· Phân loại khoáng chất công nghiệp theo thành phàn hóa học và theo đối tượng sử dụng và công nghệ chế biến: nguyên liệu chịu lửa, nguyên liệu sứ gốm, nguyên liệu thủy tinh, nguyên liệu kết dính, nguyên liệu sitan, nguyên liệu phân khoáng, nguyên liệu vật liệu xây dựng. 

· Ngoài ra, môn học còn cung cấp những thông tin về các mỏ khoáng chất tiêu biểu của thế giới và Việt Nam.



đại học quốc gia hà nội


Trường đại học khoa học tự nhiên









































khung Chương trình Đào tạo Thạc sĩ








Chuyên ngành:  Địa chất Khoáng sản và Thăm dò


Mã số:	60.44.59


ngành: địa chất
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